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hủ nghĩa Marx coi trọng cao độ địa 
vị lịch sử của văn hóa trong sự phát 

triển của xã hội và con người, khẳng định 
đầy đủ vai trò năng động to lớn của văn 
hóa đối với kinh tế và chính trị. Trong 
báo cáo tại Đại hội 16 Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, Tổng bí thư Giang Trạch 
Dân chỉ rõ: “Trên thế giới ngày nay, văn 
hóa hoà trộn với kinh tế và chính trị, 
địa vị và vai trò của nó trong sức mạnh 
tổng hợp của quốc gia ngày càng nổi bật. 
Sức mạnh của văn hóa được hun đúc 
sâu sắc trong sức sống, sức sáng tạo và 
sức ngưng tụ của dân tộc”. Gắn chặt văn 
hóa với sức mạnh tổng hợp của quốc gia, 
đánh giá cao địa vị và vai trò của văn 
hóa là phán đoán mới và nhận thức mới 
của những người cộng sản Trung Quốc, 
là sự khái quát mới và phát triển mới lý 
luận văn hóa của chủ nghĩa Marx. 

I. Cạnh tranh văn hóa là trạng thái mới của 
cạnh tranh quốc tế, thời đại toàn cầu hóa là 
thời đại đổi mới văn hóa và cạnh tranh văn hóa 

Đặc trưng nổi bật nhất của thời đại 
ngày nay không có gì hơn là toàn cầu 
hóa. Từ thế kỷ XX đến nay, dù người ta 
giơ hai tay hoan nghênh nó hay sợ hãi 
nguyền rủa nó, làn sóng toàn cầu hóa 
vẫn cuồn cuộn từ phương Tây sang 
phương Đông, từ vùng trung tâm hiện 
đại hóa ra vùng ngoại vi, làm thay đổi 
sâu sắc bộ mặt thế giới và phương thức 
tư duy cùng quan niệm giá trị của con 

người. Cùng với sự mở rộng và tương tác 
giữa các chủ thể tham dự và sự hình 
thành và phát triển của kinh tế tri thức, 
toàn cầu hóa đang từ đặc thù đi tới cái 
chung, từ đơn hướng đi tới song hướng, 
từ đơn cực đi tới đa cực, từ mặt kinh tế 
đi sâu vào mặt chính trị, văn hóa. Tuy 
còn có những ý kiến khác nhau về khái 
niệm toàn cầu hóa văn hóa, nhưng 
không ai còn nghi ngờ gì nữa về cái hiện 
tượng khách quan là toàn cầu hóa văn 
hóa, sự cùng tồn tại và tương tác của 
liên kết văn hóa và cạnh tranh văn hóa 
đã tạo thành động lực và tuyến chính 
của sự phát triển toàn cầu hóa văn hóa. 
Trong khi gây ra vô số mâu thuẫn văn 
hóa và xung đột văn hóa, toàn cầu hóa 
văn hóa cũng thúc đẩy hoà nhập văn 
minh, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế 
phát triển. Có thể nói, không nghiên 
cứu toàn cầu hóa từ tầm cao văn hóa thì 
không thể nắm về tổng thể đặc trưng 
bản chất, tiến trình lịch sử và xu thế 
phát triển của toàn cầu hóa, không 
nghiên cứu vấn đề văn hóa gắn liền với 
toàn cầu hóa thì không thể thuyết minh 
một cách khoa học về ý nghĩa thời đại 
và sứ mệnh lịch sử của văn hóa. 

Cạnh  tranh văn hóa là trạng thái 
phát triển mới của cạnh tranh quốc tế. 
Từ Chiến tranh thế giới thứ Hai đến 
nay, cạnh tranh quốc tế đang diễn tiến 
từ lĩnh vực quân sự, kinh tế, khoa học 
kỹ thuật sang lĩnh vực văn hóa, các 
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nước phát triển cũng từ chỗ theo đuổi bá 
quyền quân sự, bá quyền kinh tế 
chuyển sang theo đuổi bá quyền văn 
hóa. Sự thay đổi đó là hiện tượng tất 
nhiên khi nền kinh tế thế giới chuyển từ 
thời đại công nghiệp sang kinh tế tri 
thức. 

Cạnh tranh văn hóa trước hết là 
cạnh tranh giữa các ngành công nghiệp 
văn hóa. Công nghiệp văn hóa là sản 
phẩm của việc sản xuất, trao đổi, tiêu 
dùng văn hóa đi vào hệ thống thị 
trường, do thị trường điều tiết, bao gồm 
các ngành công nghiệp có tính kinh 
doanh sản xuất sản phẩm văn hóa và 
cung cấp dịch vụ văn hoá. Ngành quản 
lý kinh tế định nghĩa công nghiệp văn 
hóa là “một loạt hoạt động sản xuất, tái 
sản xuất, tàng trữ và phân phối sản 
phẩm và dịch vụ văn hóa theo tiêu 
chuẩn công nghiệp”. Dựa vào việc toàn 
cầu hóa mạng công nghệ thông tin, làn 
sóng công nghiệp văn hóa đã nhanh 
chóng mở rộng từ Mỹ, châu Âu ra toàn 
thế giới, dựa vào ưu thế khoa học kỹ 
thuật cao, hàm lượng tri thức cao và lợi 
nhuận cao, công nghiệp văn hóa đã trở 
thành ngành công nghiệp trụ cột của 
các nước phát triển, thương mại văn hóa 
đã trở thành lĩnh vực quan trọng trong 
thương mại quốc tế, nhiều nước đã coi 
việc phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa là hành động chiến lược nhằm 
ưu hóa cơ cấu ngành, là điểm tăng 
trưởng mới nhằm nâng cao sức cạnh 
tranh tổng hợp. 

Đằng sau cạnh tranh của các ngành 
công nghiệp văn hóa là cạnh tranh giá 
trị văn hóa. Quan niệm giá trị văn hóa 
là hạt nhân của văn hóa dân tộc, tinh 
thần dân tộc, là điểm đỡ cho lực hướng 
tâm, lực ngưng tụ của dân tộc và do đó, 
là nguồn gốc của sức sống, sức sáng tạo 
của một dân tộc, đồng thời cũng là căn 
cứ hợp lý của sự cạnh tranh giữa các 
quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp. Cạnh 
tranh kinh tế trong thời đại toàn cầu 
hóa xuyên suốt tiến trình cạnh tranh để 

phân định rõ quan niệm giá trị văn hóa 
của ai thích ứng với hiện đại hóa hơn, có 
thể kích thích ý chí dân tộc hơn, có thể 
giành địa vị chủ đạo hơn trên thế giới. 
Khác biệt về giá trị văn hóa là một tồn 
tại khách quan, nó vừa có thể thúc đẩy 
giao lưu và hội nhập, vừa có thể dẫn tới 
cạnh tranh và xung đột. Không từ hiện 
tượng cạnh tranh kinh tế, chính trị, 
quân sự để đi sâu nắm bắt nội dung của 
cạnh tranh văn hóa, không nắm bắt các 
hình thức và xu hướng phức tạp của 
cạnh tranh văn hóa, chúng ta sẽ khó mà 
giải thích, thuyết minh một cách hợp lý 
những khó khăn và mâu thuẫn trong 
đời sống kinh tế, chính trị, tinh thần 
của nhân loại đương đại. Sứ mệnh của 
khoa học là phải nắm bắt yêu cầu của 
thời đại, xu thế phát triển và qui luật 
chung của cạnh tranh văn hóa, cung cấp 
căn cứ lý luận và bảo đảm tri thức cho 
việc tự giác tham gia toàn cầu hóa, nâng 
cao mạnh mẽ sức cạnh tranh tổng hợp 
của quốc gia, khu vực, doanh nghiệp.  

II. Sức cạnh tranh văn hóa là lực lượng bản chất 
của con người, được hình thành và phát triển 
trong thực tiễn sản xuất và giao tiếp xã hội 

Thực tiễn của con người là cơ sở của 
sức cạnh tranh văn hóa. Quan điểm 
thực tiễn là cơ sở của nhận thức luận và 
quan niệm duy vật lịch sử của chủ 
nghĩa Marx. Marx cho rằng, bất đồng 
căn bản giữa quan niệm duy vật và 
quan niệm duy tâm về lịch sử là ở chỗ 
“xuất phát từ thực tiễn vật chất để giải 
thích các thứ thuộc quan niệm” hay 
“xuất phát từ quan niệm để giải thích 
thực tiễn”. Tinh thần, ý thức, tư tưởng 
tuyệt nhiên không tự thực hiện được 
điều gì, mọi thứ thần bí đưa văn hóa 
tinh thần tới chủ nghĩa thần bí đều có 
thể tìm được cách giải quyết hợp lý 
trong thực tiễn của con người và trong 
sự lý giải thực tiễn đó. Hoạt động văn 
hóa là hoạt động tự giác, sáng tạo của 
con người, là quá trình kép vừa “thay 
đổi vật” vừa “thay đổi người”. Đặc tính 
văn hóa này của con người không phải 
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là sản phẩm của sự vận động tinh thần 
thuần tuý, mà được sinh ra và phát 
triển trong thực tiễn, Hegel coi nguyên 
tắc năng động như là cái bản chất nhất 
của tinh thần, ông cho rằng con người 
tự sinh ra thông qua lao động, trong lao 
động nó vứt bỏ tính nguyên thuỷ, tính 
trực tiếp của giới tự nhiên, khiến bản 
chất của mình chi phối đối tượng tự 
nhiên để từ đó đạt được tính đồng nhất 
giữa con người và tự nhiên, giữa chủ thể 
và khách thể. Marx đã khẳng định đầy 
đủ phép biện chứng lịch sử do Hegel 
vạch ra, nhưng ông cho rằng “thứ lao 
động duy nhất mà Hegel biết đến và 
thừa nhận là lao động tinh thần trừu 
tượng”. Tính năng động và tính sáng tạo 
mang bản chất văn hóa của con người 
trước hết là hoạt động vật chất khách 
quan, trong thực tiễn, con người cải tạo 
một cách năng động thế giới, “thông qua 
thực tiễn, sáng tạo ra thế giới đối tượng, 
tức là cải tạo giới vô cơ, chứng minh con 
người là vật tồn tại có ý thức”, đồng thời 
trong thực tiễn, nó lại cải tạo một cách 
năng động thế giới chủ quan, làm phong 
phú và phát triển chính mình. Tính 
năng động, tính sáng tạo của thực tiễn 
là sự thống nhất giữa đối tượng hóa và 
phi đối tượng hóa, tức là qua sự tự phủ 
định “sáng tạo, nhân hóa tự nhiên” mà 
vứt bỏ tính nguyên thuỷ khách thể và 
tính phiến diện chủ thể, chứng minh 
chính xác và phát triển lực lượng văn 
hóa chủ thể, tạo ra văn hóa mới và con 
người mới, từ đó thực hiện “sự thống 
nhất giữa thay đổi môi trường và hoạt 
động của con người hay là tự thay đổi”. 

Giao tiếp của con người là động lực 
trực tiếp của sức cạnh tranh văn hóa. 
Về bản chất, con người là giao tiếp, thực 
tiễn giao tiếp là tiền đề của thực tiễn 
sản xuất, cũng là tiền đề của sự hình 
thành và phát triển văn hóa. Marx chỉ 
ra: “Cũng giống như ý thức, ngôn ngữ 
chỉ sản sinh do sự cần thiết, do đòi hỏi 
bức thiết của việc giao tiếp với người 
khác”. Giao tiếp là quá trình trao đổi 

giữa người và người về hoạt động, năng 
lực và thành quả của họ, nó là đặc trưng 
căn bản của con người với tư cách là tồn 
tại xã hội hoặc tồn tại “loài”. Giao tiếp 
làm cho lực lượng văn hóa chủ thể trở 
thành lực lượng hiện thực. Marx từng 
nói: lực lượng của nhiều cá nhân “chỉ là 
lực lượng đích thực qua sự giao tiếp và 
liên hệ lẫn nhau của những cá nhân đó”. 
Vì giao tiếp làm cho lao động tinh thần 
riêng lẻ của cá nhân trở thành lao động 
xã hội, làm cho tồn tại đặc thù của cá 
nhân trở thành tồn tại có tính xã hội, 
nên giao tiếp còn làm cho văn hóa quần 
thể và dân tộc có được sức sống mới và 
động lực phát triển mới. Vì giao tiếp phá 
vỡ tính khép kín của văn hóa dân tộc, 
văn hóa quần thể, qua so sánh lẫn 
nhau, cạnh tranh lẫn nhau mà kích 
hoạt các nhân tố truyền thống. Marx dự 
báo, trong thời đại toàn cầu hóa sẽ xuất 
hiện nền văn hóa thế giới thể hiện tính 
nhất thể hóa, tính phổ biến của sản 
xuất và tiêu dùng, nhưng đó là một quá 
trình kèm theo cạnh tranh và xung đột 
văn hóa. Giống như thời đại cách mạng 
công nghiệp sản sinh ra xung đột giữa 
văn minh công nghiệp và văn minh 
nông nghiệp, giữa văn minh thành thị 
và văn minh nông thôn, giữa văn minh 
phương Tây và văn minh phương Đông, 
thời đại toàn cầu hóa ngày nay lại sản 
sinh ra xung đột giữa trung tâm hiện 
đại hóa và ngoại vi, giữa tính hiện đại 
và tính hậu hiện đại, giữa tính phổ biến 
và tính bản địa v.v..., cái sau là sự kéo 
dài lôgích của cái trước. Marx cho rằng 
chỉ có qua cạnh tranh và giao tiếp có 
tính thế giới thì nguồn của cải mà các 
dân tộc tạo ra, bao gồm của cải vật chất 

và của cải tinh thần, mới có thể được 
bảo tồn và phát triển.“Chỉ khi nào giao 
tiếp có tính chất thế giới và lấy đại công 
nghiệp làm cơ sở, chỉ khi nào tất cả các 
dân tộc đều bị cuốn vào cạnh tranh, khi 
ấy mới có đảm bảo cho việc bảo tồn sức 
sản xuất đã được tạo ra”. Cũng có nghĩa 
là, sức cạnh tranh tổng hợp, bao gồm cả 
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sức cạnh tranh văn hóa, của dân tộc 
tương quan chặt chẽ với năng lực giao 
tiếp, trình độ giao tiếp của nó, chỉ có 
tham gia giao tiếp phổ biến có tính thế 
giới thì văn hóa dân tộc mới có thể có 
ảnh hưởng có tính thế giới, mới có thể 
hoà nhập vào con sông dài phát triển văn 
minh thế giới và chảy mãi không ngừng. 

III. Sức sản xuất văn hóa là cơ sở của sức cạnh 
tranh văn hóa, tạo dựng "con người văn hóa" 
phát triển toàn diện là nhiệm vụ căn bản trong 
phát triển sức sản xuất văn hóa  

Chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng, 
sức sản xuất là cơ sở của toàn bộ lịch sử 
loài người, yếu tố căn bản của sức sản 
xuất là con người có ý thức, có năng lực 
sáng tạo, vì vậy nó bao hàm trong mình 
sức sản xuất vật chất và sức sản xuất 
tinh thần. Trong cuốn Bản thảo kinh tế 
học (1857-1858), Marx đã sử dụng rõ 
ràng cặp khái niệm “sức sản xuất vật 
chất” và “sức sản xuất tinh thần”. “Sức 
sản xuất vật chất” chủ yếu chỉ lực lượng 
vật chất năng động mà loài người thể 
hiện ra trong quá trình thích ứng, cải 
tạo, điều chỉnh và khống chế tự nhiên, 
còn “sức sản xuất tinh thần” thì chỉ 
năng lực thực tế của loài người trong 
việc sáng tạo ra sản phẩm tinh thần, giá 
trị tinh thần. Marx rất nhấn mạnh là 
phải lý giải sức sản xuất vật chất và sức 
sản xuất tinh thần từ sự diễn biến của 
lịch sử, ông chỉ ra rằng “nếu không xem 
xét sản xuất vật chất qua hình thức lịch 
sử đặc thù của nó thì không thể hiểu 
đặc trưng của sản xuất tinh thần tương 
ứng với nó và tác động qua lại giữa hai 
loại sản xuất này”. Nếu việc phát minh 
và ứng dụng máy hơi nước và điện dẫn 
tới bước nhảy vọt thứ nhất trong phát 
triển sức sản xuất vật chất thì việc phát 
minh và ứng dụng công nghệ thông tin 
và công nghệ sinh học dẫn tới bước nhảy 
vọt thứ hai của sức sản xuất vật chất, 
mà lần nhảy vọt này không chỉ làm cho 
sức sản xuất vật chất kết hợp chặt chẽ 
hơn với sức sản xuất tinh thần mà còn 

làm thay đổi sâu sắc chức năng và hình 
thức của sức sản xuất tinh thần. Sự 
hình thành và phát triển một hệ thống 
sức sản xuất hiện đại lấy sức sản xuất 
vật chất làm cơ sở, lấy sức sản xuất tinh 
thần làm chủ đạo, trong đó sức sản xuất 
vật chất và sức sản xuất tinh thần liên 
hệ lẫn nhau, thẩm thấu lẫn nhau, 
chuyển hóa lẫn nhau sẽ thúc đẩy xã hội 
loài người tiến từ thời đại công nghiệp 
sang thời đại “kinh tế tri thức”, “kinh tế 
văn hóa”. 

Cùng với việc nội dung và hình thức 
của sản xuất tinh thần có sự thay đổi 
lịch sử căn bản thì “sản xuất tinh thần”, 
“sức sản xuất tinh thần” theo ý nghĩa 
truyền thống cũng  chuyển biến thành 
“sản xuất văn hóa”, “sức sản xuất văn 
hóa” với nội hàm càng rộng hơn, càng 
thể hiện xu thế công nghiệp hóa, xã hội 
hóa, thị trường hóa, quốc tế hóa. Theo 
Marx, tôn giáo, luật pháp, đạo đức, khoa 
học, nghệ thuật v.v... đều là phương 
thức sản xuất đặc thù của loài người, 
trước tiên chịu sự chi phối của các qui 
luật phổ biến của sản xuất, nhưng sản 
xuất văn hóa, tinh thần là một loại sản 
xuất toàn diện. Là sản xuất có tính toàn 
diện, sản xuất tinh thần, văn hóa là loại 
sản xuất đã khắc phục được những nhu 
cầu phiến diện, bề ngoài, tha hóa, là 
một loại sản xuất có tính chủ thể, thể 
hiện bản chất tự do tự giác của con 
người. Vì vậy, phát triển sức sản xuất 
văn hóa phải lấy sự phát triển tự do 
toàn diện của con người làm phương 
hướng căn bản. Trước hết, nó là thứ sản 
xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần 
của con người. Sản xuất tinh thần là cái 
khu biệt bản chất giữa con người và 
động vật. Thời đại càng tiến bộ, nhu cầu 
tinh thần của con người càng có xu 
hướng đa tầng nấc, đa nguyên hóa và cá 
tính hóa, sự phát triển của sức sản xuất 
văn hóa càng làm cho con người được 
giải phóng khỏi tầm nhìn sinh tồn chật 
hẹp, khỏi trạng thái cô lập tự khép kín 
của khu vực và quần thể. Thứ hai, phát 
triển sức sản xuất văn hóa phải lấy việc 
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tăng cường năng lực của con người làm 
nhiệm vụ cơ bản. Khái quát và tổng kết 
kinh nghiệm thực tiễn của loài người, 
hình thành hệ thống khoa học lý tính, 
vạch ra qui luật khách quan, đồng thời 
thông qua khai sáng và giáo dục làm 
cho mọi người không ngừng nâng cao ý 
thức tự giác và năng lực thực tế trong 
việc nhận thức và cải tạo thế giới khách 
quan và thế giới chủ quan, thúc đẩy xã 
hội loài người không ngừng đi từ tất yếu 
tới tự do. Thứ ba, phát triển sức sản 
xuất văn hóa phải thể hiện được sự theo 
đuổi giá trị của con người. Hướng 
“thiện”, hướng “mỹ” là ý nghĩa sự sống 
của con người. Nâng cao tinh thần đạo 
đức của xã hội, tạo ra sự trụ đỡ cho tinh 
thần của con người, hướng dẫn mọi 
người khắc phục những lo âu, mất mát, 
tha hóa về tinh thần nẩy sinh trong quá 
trình toàn cầu hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng lại khu vườn tinh thần, thúc đẩy 
sự phát triển hài hoà về tinh thần, trí 
tuệ, đạo đức của con người là mục tiêu 
giá trị của hoạt động kinh tế và hoạt 
động văn hóa. Cuối cùng, mục tiêu của 
sức sản xuất văn hóa là sản xuất ra “con 
người văn hóa”. Con người là chủ thể 
của sức sản xuất văn hóa, trình độ tố 
chất của con người có ảnh hưởng quyết 
định đến sức sản xuất văn hóa, mà tạo 
dựng “con người văn hóa” phát triển tự 
do, toàn diện cũng chính là mục đích 
căn bản của việc phát triển sức sản xuất 
văn hóa. 

IV. Sức sáng tạo văn hóa là hạt nhân của sức 
cạnh tranh văn hóa, sức sáng tạo văn hóa bắt 
nguồn từ tính năng động của thực tiễn và tính 
năng động của tư duy 

Thời đại toàn cầu hóa là một thời 
đại phân hóa lớn, điều chỉnh lớn, bước 
ngoặt lớn, phát triển lớn, nó làm thay 
đổi sâu sắc điều kiện và phương thức 
sinh tồn và phát triển của mỗi dân tộc, 
mỗi nhóm người, mỗi doanh nghiệp cho 
đến mỗi cá nhân, một loạt vấn đề kinh 
tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường 
mà nó gây ra thường liên quan tới 

những vấn đề có tính tổng hợp, căn bản 
của việc lựa chọn lại mô hình sản xuất, 
giao tiếp, tư duy của nhân loại trong 
tương lai, nguồn tư tưởng kinh điển và 
mô hình văn hóa đã có không thể trực 
tiếp cung cấp câu trả lời, sự thuyết 
minh và hướng dẫn có sẵn. Đứng trước 
sự chuyển hóa sâu sắc như thế của đời 
sống hiện thực, cần đối xử với trình độ 
sức sáng tạo văn hóa như một lực lượng 
quyết định khả năng thích ứng, khả 
năng lựa chọn đúng đắn, khả năng sinh 
tồn và phát triển của mỗi quốc gia, mỗi 
dân tộc, mỗi doanh nghiệp. 

Sức sáng tạo văn hóa thể hiện đầy 
đủ đặc trưng bản chất của sự tự do, 
năng động của con người. Sáng tạo văn 
hóa khác với sản xuất văn hóa: sản xuất 
văn hóa thường là sự mở rộng qui mô về 
lượng, là một quá trình lặp đi lặp lại, 
tiêu chuẩn hóa, còn sáng tạo văn hóa là 
quá trình sản sinh và phát triển chất 
mới, là sự công bố tự giác bản tính của 
văn hóa. Sáng tạo văn hóa khác với tiêu 
dùng văn hóa: tiêu dùng văn hóa 
thường là quá trình đồng nhất có tính 
quần thể, còn sáng tạo văn hóa thường 
là quá trình tìm kiếm sự khác biệt có 
tính cá thể. Sáng tạo văn hóa cũng khác 
với truyền bá văn hóa: truyền bá văn 
hóa thường là sự tăng cường văn hóa 
vốn có, là sự mở rộng k hông gian văn 
hóa và sự kéo dài thời gian văn hóa, còn 
sáng tạo văn hóa là khâu có tính phủ 
định văn hóa vốn có, là tính phi liên tục 
về mặt thời gian của văn hóa. Nhưng 
sáng tạo văn hóa lại không phải là một 
quá trình cô lập, nó thẩm thấu vào các 
mặt sản xuất, tiêu dùng và truyền bá 
văn hóa, là linh hồn và động lực của sản 
xuất, tiêu dùng và truyền bá văn hóa. 
Như trong quá trình sản xuất văn hóa, 
con người coi văn hóa là đối tượng của 
lao động, thể hiện con người ngày càng 
đi từ bản năng tới tự giác; như quá 
trình tiêu dùng văn hóa là quá trình 
thẩm mỹ của con người, là quá trình 
đánh giá giá trị, là quá trình tái sản 
xuất của chủ thể văn hóa; lại như việc 
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truyền bá văn hóa là quá trình kết hợp 
tính phổ biến của văn hóa với tính đặc 
thù của các á văn hóa của các khu vực 
và quần thể khác nhau, là quá trình 
tương tác và liên kết. 

Sức sáng tạo văn hóa bắt nguồn từ 
sức sáng tạo thực tiễn. Thực tiễn của 
con người là động lực và nguồn gốc của 
văn hóa, kinh nghiệm thực tiễn cung 
cấp cơ sở cảm tính cho sự phát triển và 
biến đổi văn hóa tư tưởng, nhu cầu thực 
tiễn kích thích sức sáng tạo văn hóa. 
Engels từng nói, nhu cầu có thể thúc 
đẩy sự phát triển của khoa học hơn 
mười trường đại học, cơ sở bản chất 
nhất, gần gũi nhất của tư duy con người 
là sự biến đổi của giới tự nhiên và xã hội 
mà con người tạo ra, năng lực trí tuệ 
của con người phát triển theo mức độ 
con người học được cách biến đổi môi 
trường của mình. Hoạt động sáng tạo 
thực tiễn xã hội của con người không chỉ 
nâng cao năng lực tư duy của con người 
mà còn phá bỏ xiềng xích tư tưởng của 
nó, kích thích dũng khí và sức sống đổi 
mới văn hóa. Chẳng hạn, trong khi khơi 
dậy sức sản xuất to lớn, cách mạng của 
giai cấp tư sản cũng đã giải phóng tối đa 
sức sáng tạo văn hóa tư tưởng của con 
người. Sự phát triển nhanh chóng của 
khoa học tự nhiên và sức sản xuất của 
xã hội tư bản chủ nghĩa đã làm cho 
“hàng rào ngàn năm của phương thức tư 
duy trung kỷ truyền thống và hàng rào 
cố hương chật hẹp của ngày cũ cùng sụp 
đổ. Một không gian rộng lớn vô hạn đã 
mở ra trước tầm nhìn ngoại giới và tầm 
nhìn nội tâm của con người”.  

Sáng tạo văn hóa thẩm thấu vào 
mọi mặt hoạt động văn hóa của con 
người, thể hiện tập trung thành sáng 
tạo tri thức và sáng tạo giá trị. Sáng tạo 
tri thức nâng cao nhận thức của con 
người về qui luật tự nhiên, qui luật xã 
hội và qui luật tư duy, còn sáng tạo giá 
trị nâng cao nhận thức của nó về ý 
nghĩa của sự tồn tại và phát triển của 
chính nó, sức sáng tạo văn hóa cũng là 

tổng hoà của các loại năng lực quan sát 
vấn đề, xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề 
mà con người thể hiện trong quá trình 
hoạt động tạo ra quan niệm mới, tri 
thức mới, giá trị mới. 

V. Sức bền vững văn hóa là nguồn gốc của 
sức cạnh tranh văn hóa, nó đạt được tính độc 
đáo và tính liên tục qua việc kế thừa và đổi 
mới truyền thống 

Sáng tạo văn hóa thúc đẩy nhân 
loại tiến bộ không ngừng, mỗi thế hệ 
người đều sáng tạo ra văn hóa mới của 
mình, sự phát triển mạnh mẽ sức sáng 
tạo văn hóa đánh dấu sự thịnh vượng 
của dân tộc, quần thể, sự suy kiệt sức 
sáng tạo văn hóa tất yếu làm thóai hóa 
sức cạnh tranh của dân tộc, quần thể. 
Sức sáng tạo văn hóa không chỉ dựa vào 
sự kích hoạt thực tiễn thời đại, mà còn 
dựa vào sự lắng đọng lịch sử, một điều 
kiện môi trường lịch sử nhất định là 
tiền đề không thể thiếu của sáng tạo và 
phát triển văn hóa. Sự phát triển của 
văn hóa thế giới được thực hiện trong 
quá trình vận động không ngừng ra đời, 
diệt vong của các nền văn hóa dân tộc, 
khu vực và quần thể, những nền văn 
hóa có thể tồn tại đến ngày nay và vẫn 
có sức ảnh hưởng đều là những nền văn 
hóa “sống” lấy sức bền vững tương đối 
mạnh làm chỗ dựa và không ngừng đổi 
mới, làm giàu bản thân theo sự thay đổi 
của điều kiện hiện thực, duy trì được 
đặc sắc cá tính riêng của mình bằng sức 
sống to lớn trong xung đột và liên kết 
văn hóa. 

Yếu tố cơ bản tạo thành tính độc 
đáo, tính đặc thù của văn hóa để từ đó 
có được tính bền vững chính là truyền 
thống văn hóa, một thứ vốn đã thấm 
sâu vào tư tưởng và hành vi của người 
ta, “nó là quá khứ của hiện tại, nhưng 
giống như bất kỳ sự vật mới nào, nó lại 
là một bộ phận của hiện tại”. Bằng tính 
đồng nhất giá trị rộng rãi, truyền thống 
cung cấp sợi dây nối tư tưởng cho cộng 
đồng văn hóa chiến thắng những nỗi lo 
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âu bên trong và những mối đe doạ bên 
ngoài; bằng nội dung văn hóa sâu dầy, 
nó cung cấp nguồn tri thức cho nền văn 
hóa mới sinh trưởng; bằng cá tính tươi 
mới, nó cung cấp sự trụ đỡ tinh thần cho 
cộng đồng văn hóa chống lại sự đồng 
nhất hóa của văn hóa ngoại lai trong 
thời đại toàn cầu hóa. Đối với một dân 
tộc thì ngôn ngữ, quan niệm giá trị, 
phương thức tư duy, tập quán hành vi 
cho đến di tích cổ, hiện vật văn hóa, 
sách cổ, danh nhân v.v... đều thuộc 
phạm trù truyền thống văn hóa; đối với 
một doanh nghiệp thì hình tượng doanh 
nghiệp, quan hệ công cộng, giá trị hạt 
nhân, phong cách công nhân viên chức 
cũng như thương hiệu, uy tín, sức hấp 
dẫn về nhân cách của nhà doanh nghiệp 
v.v... đều là nguồn truyền thống vô cùng 
quí báu. Chính vì truyền thống là cơ sở 
không thể vứt bỏ của sự đổi mới và phát 
triển văn hóa, gắn bó không thể tách rời 
với việc kế thừa và vứt bỏ, phê phán và 
lựa chọn, nên việc đánh giá truyền 
thống luôn đầy rẫy mâu thuẫn và bất 
đồng. Trong tiến trình phát triển lịch sử 
của xã hội, vai trò của truyền thống và 
việc phát huy vai trò đó luôn được quyết 
định bởi định hướng giá trị, mục đích và 
phương thức hoạt động sáng tạo của chủ 
thể lịch sử. 

Truyền thống chỉ là sức bền văn hóa 
tiềm tàng hoặc có thể, để chuyển hóa nó 
thành sức bền văn hóa hiện thực, cần có 
thực tiễn văn hóa và đời sống văn hóa 
hiện thực năng động của con người. Đổi 
mới văn hóa thực sự là quá trình đồng 
nhất giữa kế thừa truyền thống và sáng 
tạo ra truyền thống. Xa rời thực tiễn đổi 
mới văn hóa thì bất kỳ truyền thống nào 
cũng tất yếu mất đi sự quan tâm hiện 
thực của con người và trở nên suy thoái, 
trong một giai đoạn nào đó còn có thể 
trở thành sức cản của phát triển lịch sử 
và văn hóa. Như sự đua tiếng của bách 
gia chư tử trong thời Xuân Thu Chiến 
quốc đã sáng tạo ra thời đại văn hóa 
hừng hực sức sống, và cũng đã đẩy văn 
hóa nhân loại lên một đỉnh cao huy 

hoàng, từ thời Hán trở đi, độc tôn đạo 
Nho, đến thời kỳ Tống, Minh, lý học 
Tống, Minh dựa vào quyền lực hành 
chính, quyền lực tôn giáo, quyền lực 
tông pháp thi hành tư tưởng đạo đức 
hóa, những hoạt động văn hóa này 
chẳng có gì khác là “tôi chú giải sáu 
kinh”(*) hoặc “sáu kinh chú giải tôi”, 
“người chết” thống trị người sống, làm 
cho sức sáng tạo văn hóa bị suy thoái, 
dẫn tới sự lạc hậu tổng thể trong phát 
triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội 
của Trung Quốc từ thời cận đại trở đi. 
Ngày nay, khi toàn cầu hóa phát triển 
nhanh chóng và cạnh tranh quốc tế 
ngày càng gay gắt, văn hóa dân tộc, văn 
hóa khu vực, văn hóa doanh nghiệp 
phải tồn tại và phát triển dưới sự tác 
động kép của hai làn sóng là toàn cầu 
hóa văn hóa và bản địa hóa, đa nguyên 
hóa văn hóa thì càng cần tự giác quí 
trọng truyền thống văn hóa của mình. 
Có thể kết hợp chặt chẽ việc phục hưng 
truyền thống văn hóa với thực tiễn phát 
triển kinh tế thị trường và nền chính trị 
dân chủ, bồi dưỡng tạo dựng con người 
hiện đại phát triển tự do toàn diện được 
hay không, có thể kết hợp việc phục 
hưng truyền thống văn hóa với thực tiễn 
nâng cao năng lực đối thoại với các loại 
trào lưu văn hóa ngoại lai được hay 
không, điều đó quyết định năng lực của 
nó trong việc không ngừng đáp trả 
những thách thức mới của sự biến đổi 
và phát triển của thời đại, quyết định 
năng lực của nó trong việc không ngừng 
trở lại cái cũ và mở ra cái mới, phát 
triển liên tục. 

                                                 
(*) Sáu kinh Nho giáo: Dịch, Lễ, Nhạc, Thi, 
Thư và Xuân Thu (ND). 


